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Buổi chiều:

Thứ hai ngày 12 tháng 9 năm 2016

Tiết 1: HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (3A)

ATGT: Giao thông đường bộ.
I. MỤC TIÊU:

   1. Kiến thức: HS nhận biết hệ thống giao thông đường bộ, tên gọi các loại đường bộ, hs nhận biết điều kiện, đặc điểm của các loại đường bộ về mặt an toàn và chưa an toàn.

   2. Kỹ năng: phân biệt được các loại đường bộ vá biết cách đi trên các con đường đó một cách an toàn.

   3. Thái độ: Thực hiện đúng qui định về giao thông đường bộ.

II. CHUẨN BỊ: 

· GV:Bàn đồ GTĐB Việt Nam, tranh ảnh đường phố, đường cao tốc, đường quốc lộ, đường tỉnh lộ,…… dụng cụ trò chơi "Ai nhanh ai đúng "

· HS: sưu tầm tranh ảnh về các loại đường.

III.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HOC:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1. Ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ:

- GV giới thiệu về môn học ATGT 

3. Bài mới: Hôm nay chúng ta học ATGT bài "Giao thông đường bộ "

 - GV ghi đầu bài.
* Hoạt động 1: Giới thiệu các loại đường bộ.

- HS quan sát 4 bức tranh và nêu nội dung của từng bức tranh? 

- GV cho HS nhận xét các con đường trên

GV kết luận: Hệ thống giao thông đường bộ ở nước ta gồm có: Đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường làng xã, đöôøng đô thị.

* Hoạt động 2: Điều kiện an toàn và chưa an toàn của đường bộ.

+ Các em đã đi trên đường tỉnh, đường huyện, theo em điều kiện nào đảm bảo ATGT cho những con đường đó?

+ Tại sao đường quốc lộ,có đủ điếu kiện nói  trên lại xảy ra tai nạn giao thông ?

GV kết luận: Những điều kiện an toàn cho các con đường.

- Đường phẳng, đủ rộng để các xe tránh nhau.

- Có giải phân cách các vạch kẻ đơừng chia các làn xe chạy.

- Có cọc tiêu, biển báo hiệu GT.

- Có đèn tín hiệu giao thông, vạch đi bộ qua đường, có đèn chiếu sáng.

* Hoạt động 3: Qui định đi trên đường quốc lộ, tỉnh lộ.

+ Người đi trên đường nhỏ ra đường quốc lộ phải đi như thế nào?

+ Đi bộ trên đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện phải đi như thế nào?

4. Củng cố: 

- Hôm nay chúng ta học ATGT bài gì ?

- Em hãy kể tên các loại đường mà em đã được học?

- Em hãy nêu nội dung bài học ở SGK?

5. Dặn dò:

- Về nhà học bài – chuẩn bị bài ATGT tiếp theo.

- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại.
- HS nêu 

   Tranh 1: Giới thiệu trên đường quốc lộ.

   Tranh 2: Giới thiệu trên đường phố. 

   Tranh 3: Giới thiệu trên đường tỉnh.

   Tranh 4: Giới thiệu trên đường xa.

- HS nêu nhận xét từng bức tranh 

=> Mặt đường phẳng, trải nhựa, có biển báo hiệu giao thông, có cọc tiêu, có vạch kẻ phân làn xe có đường dành cho xe thô sơ hoặc lề đường rộng là điều kiện để đi lại được an toàn.
=> Đöôøng quốc lộ được làm mới có chất lượng tốt, xe đi lại nhiều chạy nhanh. Nhưng vì ý thức của người tham gia giao thông không chấp hành đúng luật giao thông nên hay xảy ra tai nạn.

=> Phải đi chậm, quan sát kỹ khi ra đường lớn, nhường đường cho xe đi trên đường quốc lộ chạy qua mới vượt qua đường hoặc đi cùng chiều.

=> Người đi bộ phải đi sát lề đường, không chơi đùa, ngồi ở lòng đường, không qua đường ở nơiù đường cong có cây hoặc vật cản che khuất, chỉ nên đi qua ở nơi qui định (có vạch đi bộ qua đường, có biển chỉ dẫn người đi bộ qua đường)

=> Giao thông đường bộ.

=> Đöôøng quốc lộ, đường tænh.ñöôøng huyeän.ñöôøng làng xã, đường đô thị.

=> HS nêu ở SGK.
- HS nghe và ghi nhớ.
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Tiết 2: KĨ NĂNG SỐNG (3A)

< Do GV KNS soạn và dạy >
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Tiết 3: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (3A)

Hoạt động tuần hoàn
I/ Mục tiêu:

  Sau bài học, HS có khả năng:

- Thực hành nghe nhịp tim và đếm nhịp mạch đập.
- Chỉ được đường đi của máu trong sơ đồ vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ.
II/ Đồ dùng dạy học:



- Các hình trong sgk phóng to



- Sơ đồ 2 vòng tuần hoàn

III/ Hoạt động dạy học:

1. ổn định T.C:       Hát

2. Kiểm tra bài cũ:

	- GV nêu câu hỏi: Cơ quan tuần hoàn gồm những bộ phận nào?

- GVnx, đánh giá

3. Bài mới:

a) Khởi động:

- GV giới thiệu bài, nêu yêu cầu của bài

- Ghi bài lên bảng

b) Nội dung bài:

* Thực hành nghe nhịp đập của tim, đếm mạch đập:

- Cho HS hoạt động cả lớp

- GV hướng dẫn HS làm theo yêu cầu

- Gọi 1 số HS lên làm mẫu

- Yêu cầu HS thực hành theo bàn

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau:

+ Khi áp tai vào ngực bạn em nghe thấy gì?

+ Khi đặt ngón tay lên cổ tay em cảm thấy gì?
- KL: Tim luôn đập để bơm máu di khắp cơ thể. Nếu tim ngừng đập, máu không lưu thông được trong các mạch máu, cơ thể sẽ bị chết

* Đường đi của máu trên sơ đồ vòng tuần hoàn:

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm

- Yêu cầu HS quan sát hình 3, nêu yêu cầu

- Yêu cầu một số HS đại diện nhóm lên bảng chỉ

- GV đưa ra bài học

* Trò chơi: Ghép chữ vào hình

- GV hướng dẫn trò chơi, cách chơi

- GV phát ra 2 bộ đồ chơi bao gồm 2 vòng tuần hoàn( sơ đồ câm) và các thẻ chữ ghi tên các loại máu.
- Yêu cầu các nhóm thi đua ghép chữ vào hình

- GV khen ngợi, động viên
	- 2 HS trả lời: Cơ quan tuần hoàn gồm tim và mạch máu

- HS theo dõi

- Nhắc lại tên bài học

- HS làm theo yêu cầu của GV: áp tai vào ngực bạn để nghe tim đập và đếm nhịp đập cảu tim trong 1 phút

- Đặt ngón tay trỏ và ngón tay giữa của bàn tay phải lên cổ tay trái của mình đếm số nhịp mạch đập trong một phút

- 1 HS lên làm mẫu, lớp quan sát

- HS thực hành nhóm 2 theo bàn

- HS trả lời câu hỏi sau khi thực hành

-> Nghe thấy tiếng tim đập

-> Thấy nhịp mạch

- Nghe GV kết luận

- HS chia thành nhóm 4

- Các nhóm quan sát hình 3 và chỉ ra được động mạch và tĩnh mạch, mao mạch trên sơ đồ

- Chỉ và nêu được đường đi của máu ở vòng tuần hoàn lớn và nhỏ, nêu được chức năng của mỗi vòng tuần hoàn ấy

- Đại diện các nhóm lên chỉ sơ đồ bảng lớp

- Nhóm khác bổ sung

- HS nêu bài học cá nhân, đồng thanh 

- HS theo dõi, lắng nghe

- HS nhận đồ dùng, cử đại diện 2 nhóm để chơi.
- HS thực hiện trò chơi.
- Nhóm nào xong trước, dán sản phẩm lên bảng

- HS còn lại làm cổ động viên

- Nhận xét, bổ sung


4. Củng cố, dặn dò:




- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau




- Nhận xét tiết học

[image: image5.png]



Buổi sáng + chiều:

Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2016
< Không có giờ >

[image: image6.png]



Buổi sáng:

Thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 2016

Tiết 1: TOÁN (3C)

Bảng nhân 6
I. Mục tiêu:
Giúp học sinh: + Tự lập được và học thuộc bảng nhân 6
+ Củng cố ý nghĩa của phép nhân và giải bài toán bằng phép nhân
II. Đồ dùng dạy học:
- Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 6 chấm tròn
III. Các hoạt động dạy học:
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ : 3-5'
- Chọn đọc 1 bảng nhân bất kỳ, nêu phép nhân trong bảng đó có 1 thừa số là 6.
2. Hoạt động 2: Dạy học bài mới : 12-15’
* Lập bảng nhân 6:

 6 chấm tròn được lấy một lần bằng 6 chấm tròn.: 6 x 1 = 6. 

 6 chấm tròn được lấy hai lần: 

6 x 2 = 6 + 6 = 12.

6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18.

        HS lập bảng nhân 6 điền kết quả nhanh vào sách

* Ghi nhớ bảng nhân 6

- Nhận xét cột thừa số thứ nhất, thừa số thứ hai, tích

- Ghi nhớ bảng nhân

3. Hoạt động 3: Thực hành luyện tập:17-19’

Bài 1:5- 6’   -  HS nêu yêu cầu - làm bảng con

                    -  Kiến thức: củng cố bảng nhân 6     

Bài 2:6-7’    -  HS đọc đề - phân tích đề - giải vở

          -  HS làm vở – 1 HS chữa bài

          -  GV chấm chữa

Bài 3:5-7’    -  Nêu yêu cầu- Làm nháp

          -  Chấm, chữa

               Chốt: Nhận xét dãy số tạo thành?

* Dự kiến sai lầm của học sinh:

-  Chưa ghi nhớ đựơc bảng nhân 6

4. Hoạt động 4: Củng cố: 3’
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-  Đọc lại bảng nhân 6

          -  Đố bạn 3 phép nhân trong bảng nhân 6?
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Tiết 2: ĐẠO ĐỨC (3C)

Giữ lời hứa (t2)
I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức: Giúp Học sinh hiểu

+ Giữ lời hứa là nhớ và thực hiện đúng những điều ta đã nói, đã hứa với người khác.

+ Giữ lời hứa với mọi người chính là tôn trọng mọi người và bản thân mình. Nếu ta hứa mà không giữ lời hứa sẽ làm mất niềm tin của mọi người và làm lỡ việc của người khác.

2. Thái độ:

+ Tôn trọng, đồng tình với những người biết giữ lời hứa và không đồng tình với những người không biết giữ lời hứa.

3. Hành vi:

+ Giữ lời hứa với mọi người trong cuộc sống hàng ngày.

+ Biết xin lỗi khi thất hứa và không tái phạm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

+ Câu chuyện “Chiếc vòng bạc – trích trong tập Bác Hồ – Người Việt Nam đẹp nhất”.

+ 4 bộ thẻ xanh đỏ.

+ 4 phiếu ghi tình huống cho 4 nhóm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU.

	Hoạt động 1: Xử lý tình huống.

Mục tiêu: HS biết được vì cần phải giữ lời hứa và cần làm gì nếu không thể giữ lời hứa với người khác.

Cách tiến hành:

	+ Giáo viên đọc lần một câu chuyện: “Lời hứa danh dự” cho đến “nhưng chú không phải là bộ đội mà”.

+ Chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu các nhóm thảo luận để tìm cách ứng xử cho tác giả trong tình huống trên.

+ Hướng dẫn học sinh nhận xét các cách xử lí tình huống của các nhóm.

+ Đọc tiếp phần kết của câu chuyện.

+ Yêu cầu 1 học sinh nhắc lại ý nghĩa của việc giữ lời hứa.
	+ Gọi 1 học sinh đọc lại.

+ 4 nhóm tiến hành thảo luận. Đại diện các nhóm trình bày cách xử lí tình huống của nhóm mình, có kèm theo giải thích.

+ Nhận xét cách xử lí của các nhóm khác.

+ 1 học sinh nhắc lại. 



	Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến

Mục tiêu: Củng cố bài và giúp HS nhận thức đúng về việc giữ lời hứa.

Cách tiến hành:

	+ Phát cho 4 nhóm, mỗi nhóm hai thẻ màu xanh và đỏ và qui ước:

- Thẻ xanh ( Ý kiến sai.

- Thẻ đỏ ( Ý kliến đúng.

+ Treo bảng phụ ghi sẵn các ý kiến khác nhau về việc giữ lời hứa và yêu cầu các nhóm sau khi thảo luận sẽ giơ thẻ  để bày tỏ thái độ, ý kiến của mình.

+ Lần lượt đọc từng ý kiến.

1. Người lớn không cần phải giữ lời hứa với trẻ con.

2. Khi không thực hiện được lời hứa với ai đó, cần xin lỗi và nói rõ lý do với họ.

3. Bạn bè bằng tuổi không cần phải giữ lời hứa với nhau.

4. Đã hứa với ai điều gì, bạn phải cố gắng thực hiện được lời hứa đó.

5. Giữ lời hứa sẽ luôn luôn được mọi người quí trọng và tin tưởng.

+ Nhận xét về kết quả làm việc các nhóm.
	+ Học sinh thảo luận theo nhóm và đưa ra ý kiến của mình bằng cách giơ thẻ khi nghe giáo viên hỏi.

Câu trả lời đúng.

1. Thẻ xanh ( sai, vì chúng ta cần giữ lời hứa với tất cả mọi người, không phân biệt đó là người lớn hay trẻ con.

2. Thẻ đỏ ( Đúng, vì như thế mới là tôn trong người khác. Xin lỗi và nói rõ lý do sớm khi không thực hiện được lời hứa để người khác không chờ đợi mất thời gian.

3. Thẻ xanh ( Sai, vì nếu không giữ lời hứa với bạn bè sẽ làm mất lòng tin của bạn và không tôn trọng nhau.

4. Thẻ đỏ ( Đúng

5. Thẻ đỏ ( Đúng.



	Hoạt động 3: Nói về chủ đề: “Giữ lời hứa”.

Mục tiêu: HS biết giữ lời hứa với nhau qua việc các em thực hiện các hành vi theo chủ đề.

Cách tiến hành:

	+ Yêu cầu các nhóm thảo luận trong 2 phút để tập hợp các câu ca dao, tục ngữ, câu chuyện ... nói về việc giữ lời hứa.

Một số câu ca dao, tục ngữ về giữ lời hứa:

Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay

Lời nói đi đôi với việc lam.

Lời nói gió bay

+ Yêu cầu các nhóm thể hiện theo 2 nội dung

- Kể chuyện (đã sưu tầm được)

- Đọc câu ca dao, tuc ngữ và phân tích, đưa ra ý nghĩa của các câu đó.

+ Chú ý Tùy vào thờ gian mà giáo viên điều chỉnh để có thể kéo dài hay thu ngắn hoạt động này cho hợp lý.

+ Kết luận: dặn dò học sinh luôn phải biết giữ lời hứa với người khác và với chính bản thân mình.
	+ 4 nhóm thảo luận.

+ Học sinh chú ý lắng nghe. 

+ Đại diện các nhóm trình bày. Nhận xét về ý kiến của các nhóm khác.
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Tiết 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU (3C)

Từ ngữ về gia đình. Ôn tập câu Ai là gì?
I-Mục đích, yêu cầu

· Mở rộng vốn từ về gia đình

· Tiếp tục ôn kiểu câu: Ai (con gì, cái gì) -  là gì?

II- Các hoạt động dạy học

1. Kiểm tra bài cũ (3-5’)

HS làm bài 3 – tuần 3

2. Dạy bài mới

a- Giới thiệu bài (1-2’)

b- Hướng dẫn làm bài tập: 28-30’

Bài 1: 8-10’

· HS đọc yêu cầu bài và mẫu

· GV hướng dẫn làm bài tập: hiểu từ gộp (chỉ 2 người)

· HS trao đổi cặp, viết ra nháp các từ tìm được (3’)

· Trình bày ý kiến

· GV nhận xét, khen ngợi HS

Bài 2: 8-10’

· HS đọc yêu cầu bài

· GV hướng dẫn mẫu. Câu a xếp vào cột nào trong bảng?

· HS thảo luận nhóm 4 và làm nháp (3’)

· Sau đó gọi HS nêu ý kiến và giải thích

· GV giúp HS hiểu về các câu thành ngữ, tục ngữ

-    Kết luận: Cột 1: câu c,d

      Cột 2: câu a,b

      Cột 3: câu e,g

Bài 3: 8-10’

· HS đọc yêu cầu và nội dung bài

· GV hướng dẫn mẫu câu a:

[image: image10.png]
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      VD: Tuấn/ là anh của Lan.


          Ai?
  Là gì?

· HS làm phần b, c, d vào vở 

· GV chấm , chữa.


3. Củng cố, dặn dò : 2-3’

· Đọc một vài thành ngữ chủ đề gia đình

· Đặt một theo mẫu câu: Ai là gì ? 


Tiết 4: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (3C)

Hoạt động tuần hoàn
< Soạn dạy như tiết 3 lớp 3A chiều thứ 2 ngày 12/9/2016>


Buổi chiều:

Thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 2016

Tiết 1: TẬP ĐỌC (2A)

Trên chiếc bè
I. Mục đích yêu cầu:
- Đọc trơn toàn bài, đọc đúng các từ ngữ: làng gần, núi xa, bài lầy,…Đọc rõ ràng, rành mạch, ngắt nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, các cụm từ. Nắm được ý nghĩa của các từ mới ngao du thien hạ, bèo sen.

- Hiểu ND bài: tả chuyến du lịch trên sông của đôi bạn Dế Mèn( nhân vật tôi) và Dế Trũi.

- Giáo dục HS yêu thích thiên nhiên, con vật.

II. Đồ dùng dạy - học: 

- GV:Tranh SGK. Bảng phụ, ảnh con vật.
- HS: SGK, đọc trước bài.
III.Các hoạt động dạy – học:
	Nội dung
	Cách thức tiến hành

	A. Kiểm tra bài cũ:               (5phút)

- Bím tóc đuôi sam           

B. Dạy bài mới: 

   1. Giới thiệu:                      (1phút) 

   2. Luyện đọc:                    (15 phút )
a. Đọc mẫu:

b.Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ

  - Đọc câu

     + Từ: dế trũi, bãi sậy,..

  - Đọc đoạn:

   Mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt….nằm dưới đáy.

   - Đọc bài

3. Tìm hiểu NDbài (8 phút)

 - Hai bạn đi ngao du trên sông

 - Cảnh vật hai bên bờ sông rất đẹp

 - Sự ngưỡng mộ cỉa các con vật…

* Tả chuyến du lịch trên sông của đôi bạn Dế mèn và Dế trũi.

4. Luyện đọc lại:             (8 phút)
5. Củng cố dặn dò:          (3phút)
	H: Đọc nối tiếp+ TLCH4 ( 3 em )

H+G: Nhận xét, đánh giá.

G: Giới thiệu qua KTBC

G: Đọc mẫu.

H: Nhiều em tiếp nối đọc từng câu theo hàng ngang 

G: Chú ý lắng nghe, phát hiện từ, tiếng HS phát âm chưa đúng ghi bảng.

H: Luyện phát âm từ khó ( cá nhân, đồng thanh)

G: HD cách đọc đoạn khó( Bảng phụ)
H: Luyện đọc trong nhóm

G: Theo dõi uốn nắn.

H: Đại diện các nhóm thi đọc

H+G: Nhận xét, đánh giá.

H: Đọc toàn bài( 1 em)

G: Nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở. HD học sinh trả lời lần lượt từng câu hỏi, kết hợp giải nghĩa một số từ mới giúp HS hiểu rõ ND bài.

H: Phát biểu ý kiến ( nhiều em ) .

H+G: Nhận xét, đưa ra ý đúng.

G: Chốt lại ý chính và ghi bảng

H: Nhắc lại ND chính của bài ( 2 em )

G: Đọc mẫu toàn bài. Hướng dẫn HS đọc diễn cảm.

H:Đọc bài theo nhiều hình thức:

- Nối tiếp

- Nhóm đôi

- Thi đọc giữa các nhóm.
H+G: Nhận xét, đánh giá.

G: Nhận xét giờ học.

H: Luyện đọc thêm bài ở buổi 2.



Tiết 2: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (2A)

Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?
I. Mục tiêu:
	- Biết được tập thể dục hằng ngày, lao động vừa sức, ngồi học đúng cách và ăn uống đầy đủ sẽ giúp cho hệ cơ và xương phát triển tốt.
- Biết đi, đứng, ngồi đúng tư thế và mang vác vừa sức để phòng tránh cong vẹo cột sống.
	- Giải thích tại sao không nên mang vác vật quá nặng.


II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI:

· Kỹ năng ra quyết định: nên và không nên làm gì để xương và cơ phát triển tốt.

· Kỹ năng làm chủ bản thân: đảm nhận trách nhiệm thực hiện các hoạt động để xương và cơ phát triển tốt.

III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

 -Các hình trong bài 4 . SGK trang 10,11 được phóng to.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động:
2. Bài cũ  Hệ cơ

· Cơ có đặc điểm gì?

· Ta cần làm gì để giúp cơ phát triển và săn chắc?

· Nhận xét.

3. Bài mới 

a/. Khám Phá:Trò chơi vật tay

- GV hướng dẫn cách chơi: 2 bạn cạnh nhau tì khuỷu tay lên bàn. 2 cánh tay đan chéo vào nhau, khi GV hô bắt đầu cả 2 cùng dùng sức ở cánh tay mình kéo cánh tay bạn.

- Tuyên dương.

- GV hỏi: Vì sao em có thể thắng bạn?

- GV nói: Các bạn có thể giữ tay chắc và giành chiến thắng trong trò chơi là do có cơ tay và xương phát triển mạnh. Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết rèn luyện để cơ và xương phát triển tốt.

- GV ghi tựa bài lên bảng.

b/. KẾT NỐI
( Hoạt động 1: Làm thế nào để cơ và xương phát triển tốt

( Mục tiêu: Biết những việc nên làm để cơ và xương phát triển tốt.

*Bước 1: Giao việc

- Chia lớp thành 4 nhóm và mời đại diện nhóm lên bốc thăm.

*Bước 2: Họp nhóm

- Nhóm 1: Muốn cơ và xương phát triển tốt ta phải ăn uống thế nào? Hằng ngày em ăn uống những gì?

- Nhóm 2: Bạn HS ngồi học đúng hay sai tư thế? Theo em vì sao cần ngồi học đúng tư thế?

- Nhóm 3: Bơi có tác dụng gì? Chúng ta nên bơi ở đâu? Ngoài bơi, chúng ta có thể chơi các môn thể thao gì?

- GV lưu ý: Nên bơi ở hồ nước sạch có người hướng dẫn.

- Nhóm 4: Bạn nào sử dụng dụng cụ tưới cây vừa sức? Chúng ta có nên xách các vật nặng không? Vì sao?

*Bước 3: Hoạt động lớp.

- GV chốt ý: Muốn cơ và xương phát triển tốt chúng ta phải ăn uống đủ chất đạm, tinh bột, vitamin . . . ngoài ra chúng ta cần đi, đứng, ngồi đúng tư  thế để tránh cong vẹo cột sống. Làm việc vừa sức cũng giúp cơ và xương phát triển tốt.

c/. THỰC HÀNH
( Hoạt động 2: Trò chơi: Nhấc 1 vật

( Mục tiêu: Biết cách nhấc 1 vật nặng

*Bước 1: Chuẩn bị

- GV chia lớp thành 4 nhóm, xếp thành 4 hàng dọc.

- Đặt ở vạch xuất phát của mỗi nhóm 1 chậu nước.

*Bước 2: Hướng dẫn cách chơi.

- Khi GV hô hiệu lệnh, từ em nhấc chậu nước đi nhanh về đích sau đó quay lại đặt chậu nước vào chỗ cũ và chạy về cuối hàng. Đội nào làm nhanh nhất thì thắng cuộc.

*Bước 3: GV làm mẫu và lưu ý HS cách nhấc 1 vật.

*Bước 4: GV tổ chức cho cả lớp chơi.

*Bước 5: Kết thúc trò chơi.

· GV nhận xét, tuyên dương

- GV mời 1 em làm đúng nhất lên làm cho cả lớp xem. 

· GV sửa động tác sai cho HS.
4. Củng cố – Dặn  dò 
· Nhận xét tiết học

Chuẩn bị: Cơ quan tiêu hóa.
	- Hát

- Cả lớp chơi

- Em khỏe hơn, giữ tay chắc hơn.
- HS lặp lại

( ĐDDH: tranh, SGK.

- Các nhóm trưởng nhận nhiệm vụ.

- Quan sát hình 1/SGK.

- Ăn đủ chất: Thịt, trứng, sữa, cơm, rau quả. . .

- Quan sát hình 2/SGK.

- Bạn ngồi học sai tư thế. Cần ngồi học đúng tư thế để không vẹo cột sống.

- Quan sát hình 3/SGK.

- Bơi giúp cơ săn chắc, xương phát triển tốt.

- Quan sát hình 4,5/SGK.

- Bạn ở tranh 4 sử dụng dụng cụ vừa sức. Bạn ở tranh 5 xách xô nước quá nặng.

- Chúng ta không nên xách các vật nặng làm ảnh hưởng xấu đến cột sống.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS xung phong nhắc lại

( ĐDDH: 4 chậu nước.

- Theo dõi.
- Quan sát.
- Cả lớp tham gia.
- HS xung phong lên làm.

- - HS nhắc lại bài học.



Tiết 3: TOÁN* (2A)

Luyện tập
I. Mục tiêu: 

- Giúp HS củng cố và rèn luyện kĩ năng thực hiện phép cộng dạng 9 + 5, 29 + 5, 49 + 25 (cộng qua 10 có nhớ dạng tính viết).
- Củng cố kĩ năng so sánh số, kĩ năng giải toán có lời văn (toán đơn liên quan đến phép cộng).
- Bước đầu làm quen với bài tập dạng trắc nghiệm.
II. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh 

	1. Ổn định: GV ổn định trật tự.
2. Kiểm tra bài cũ: 

- 2HS lên bảng thực hiện phép tính ( đặt tính và tính kết quả )

- 9 và 8, 29 và 35, 49 và 6, 39 và 18, 9 và 5, 29 và 43.
- Nhận xét ghi điểm. 

3. Bài mới:
Hoạt động 1 : giới thiệu bài

Hoạt động 2  : thực hành luyện tập

Bài 1: tính nhẩm

9 + 4 =            9 + 3 =

9 + 6 =            9 + 5 =

9 + 8 =            9 + 7 =

9 + 2 =            6 + 9 =

9 + 9 =            5 + 9 =

9 + 1 =            2 + 9 =

Bài 2 : tính 

Dãy A :

29           19            39              9

+            +           +                +

45             9            26            27

74           28            65            36

Dãy B :

72           81            74            20

+          +               +              +

19             9              9            39

91           90            83            59

Bài 3 : ghi vào bảng phụ 

Điền dấu thích hợp vào chỗ trống 

9 + 9  <  19              9 + 8  =  8 + 9

9 + 9 > 15                2 + 9 = 9 + 2

9 + 5 < 9 + 6            9 + 3 > 9 + 2

Chữa bài , yêu cầu hs nêu cách tính

Nhận xét ghi điểm

Hs nêu kiến thức vừa luyện tâp ghi bảng củng cố về so sánh số  

Bài 4 : kết hợp hỏi và ghi tóm tắt

Bài toán cho biết gì ? ( có 19 gà trống và 25 gà mái )

Bài toán hỏi gì ? ( có tất cả bao nhiêu con gà)

Bài giải :       Số gà trong sân có tất cả là :

19 + 25 = 44 ( con gà )

Đáp số : 44 con gà

Thu vở chấm 5 vở , nhận xét , ghi điểm

Luyện tập giải toán có lời văn

4 . Củng cố dặn dò 

Trò chơi :

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Trên hình vẽ có mấy đoạn thẳng ? 

           M                O                P                     N

A : 3 đoạn thẳng 

B : 4 đoạn thẳng

C : 5 đoạn thẳng

D : 6 đoạn thẳng

Nhận xét tuyên dương tổ làm đúng và nhanh . Nhận xét tiết học

Dặn dò : ôn lại các dạng toán đã học 
	- 3 hs thực hiện ở bảng lớp

cả lớp nhận xét

- nhắc lại tựa bài 

- hs lần lượt nhẩm và nêu kết quả 

- Hs lần lượt làm tính trên bảng con theo dãy A , B kết hợp nêu cách tính 

1 hs đọc yêu cầu

- 1 hs làm ở bảng phụ 

- Hs làm bài vào vở 

- 1 hs làm bài bảng phụ 

- học sinh nhận xét

Đại diện 3 tổ thi đua





Buổi sáng:

Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016

Tiết 1+2: TIN HỌC (4B)

Bài 4: Thực hành lưu các file dữ liệu máy tính (t1+2)

I. Mục đích yêu cầu:

Giúp HS biết thực hành lưu các file dữ liệu vào máy tính sau khi trước hoặc sau khi đã soạn thảo, vẽ hình hoặc nhập dữ liệu máy tính,...

II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.


- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.


III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. ổn định lớp:

   Báo cáo sĩ số:

   Tên học sinh vắng mặt:
2. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi học sinh nhắc lại cách mở một chương trình làm việc.

- Gọi học sinh nhắc và chỉ lại các bộ phận của máy tính để dàn ở trước mặt.

3. Dạy bài mới:

   - Hôm nay, các em sẽ được thực hành lưu dữ liệu làm việc vào máy tính.
* Các hoạt động:

a. Hoạt động 1: GV hướng dẫn cách lưu dữ liệu của một file vào máy tính.
- Mở chương trình word (pain) để làm việc, sau đó bấm tổ hợp phím Ctrl+S, máy sẽ hỏi có lưu không? Lưu với file có tên ntn? - Máy hỏi thêm: Ghi với tên như thế nào? GV hướng dẫn HS cách viết tên file trước khi lưu.
- Bấm Yes nếu có lưu và bấm No nếu không lưu.

- GV lưu ý thêm với những HS dùng máy cài office 2010 thì máy sẽ hỏi Save hoặc Don’t Save.

- Cho học sinh quan sát cách làm.
b. Hoạt động 2: HS thực hành tập lưu file:
- GV khuyến khích HS thực hành tập lưu dữ liệu các file vào máy tính.
- GV quan sát, hướng dẫn thêm.
- Cho học sinh xem một số hình ảnh về các cách lưu.
- GV kết nối máy chiếu, khuyến khích HS nhận xét kết quả thực hành lưu dữ liệu máy tính của từng HS.
	- ổn định.

- Trả lời: nhắp hai lần chuột trái lên biểu tượng trên màn hình.

- Trả lời.

- Lắng nghe.

- Nghe - ghi

- Nghe – ghi vào vở

- Quan sát ảnh.

- Quan sát + thực hành.

- Lắng nghe.
- HS tham gia nhận xét bài làm của bạn.



IV. Củng cố - dăn dò:

 
- Nhắc HS ôn lại kiến thức đã học.
Tiết 3+4: TIN HỌC (4A)

Bài 4: Thực hành lưu các file dữ liệu máy tính (t1+2)

< Soạn dạy như tiết 1+2 lớp 4B >

Buổi chiều:

Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016

Tiết 1: TIN HỌC (3C)

Bài 4a: Tìm hiểu chuột máy tính.
I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này các em có khả năng:

-  Nhớ lại cấu tạo và chức năng của chuột.

- Biết được các thao tác sử dụng chuột.

- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  

- GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, thước, chuột máy tính.

 
- HS: SGK, vở.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP.


2. BÀI MỚI.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu chuột máy tính:

Hỏi: Nhắc lại cấu tạo và chức năng của chuột máy tính.

- Nhận xét câu trả lời.

2. Sử dụng chuột:

a. Cách cầm chuột:

- Cho hs quan sát chuột và thuyết trình:

+ Đặt úp bàn tay phải lên chuột, ngón trỏ đặt vào nút trái chuột, ngón giữa đặt vào nút phải chuột, ngón cái và các ngón còn lại cầm giữ hai bên chuột.

- Yêu cầu hoc sinh nhắc lại.

b. Con trỏ chuột:

- Trên màn hình em thấy hình mũi tên 

Mũi tên đó chính là con trỏ chuột.

Khi thay đổi vị trí của chuột con trỏ còn có hình dạng:  

c. Các thao tác sử dụng chuột:
Hỏi: 

 Có mấy thao tác sử dụng chuột.

- Nhận xét câu trả lời và cho học sinh ghi.

* Thực hành:

T1: Em hãy quan sát chuột máy tính và phân biệt nút trái, nút phải.

- Gv đưa ra 2 loại chuột cho hs quan sát, 1 chuột có nút trái, nút phải và 1 chuột có thêm một bi lăn để hs rút ra được đặc điểm chung của các loại chuột máy tính là đều có nút trái và nút phải.

T2: Em cầm chuột và tập các thao tác di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột và kéo thả chuột.

T3: Gv hướng dẫn hs chơi trò chơi để luyện cách sử dụng chuột.
	- Trả lời câu hỏi.

+ Cấu tạo: - Mặt trên của chuột gồm nút trái, nút phải, con lăn.

 - Mặt dưới có hòn bi giúp em dễ dàng di chuyển trên mặt phẳng.

+ Chức năng: Điều khiển máy tính nhanh chóng và chính xác.

- Nghe rút kinh nghiệm.

- Quan sát và lắng nghe.

- Nhắc lại cách cầm chuột.

- Chú ý lắng nghe và ghi chép.

- Trả lời câu hỏi.

+ Có 4 thao tác sử dụng chuột: 

- Di chuyển chuột: Thay đổi vị trí của chuột trên mặt phẳng.

- Nháy chuột: nhấn nút trái chuột rồi thả.

- Nháy đúp chuột: nháy nhanh 2 lần liên tiếp.

- Kéo thả chuột: nhấn và giữ nút trái của chuột, di chuyển đến vị trí cần thiết thì thả ngón tay nhấn giữ chuột.

- Nghe và ghi chép vào vở.

Chú ý lắng nghe + quan sát.

- Hs quan sát và chỉ ra nút trái và nút phải của chuột máy tính.

- Suy nghĩ và làm bài....

- Thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ:

- Nhắc lại cấu tạo và chức năng của chuột, cách sử dụng chuột gồm: cách cầm chuột. thao tác di chuyển, nháy chuột, nháy đúp, kéo thả chuột.

        - Về nhà làm bài tập trang 22, và đọc trước bài "Máy tính trong đời sống".


Tiết 2: TIN HỌC (3C)

Bài 4b: Các dạng chuột máy tính.
I. Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh làm quen với các dạng chuột máy tính và hiểu đựơc chức năng quan trọng của chuột máy tính.
- Giúp học sinh nhận biết cách sử dụng các dạng chuột máy tính, sử dụng được các dạng chuột máy tính.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án.
- Phương tiện dạy học: SGK, bàn phím dùng để minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.
- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. ổn định lớp:

   Báo cáo sĩ số:

   Tên học sinh vắng mặt:

2. Kiểm tra bài cũ:
- Câu 1: Em hãy cho chuột máy tính có cấu tạo như thế nào?

- GV nhận xét câu trả lời.
3. Dạy bài mới:

* Thực hành

- GV cho học sinh mở máy tính và sử dụng trò chơi để thao tác sử dụng chuột.

- GV nhận xét việc thực hành của các em.
	- Đáp: Có 5 hàng:

+ Chuột trái
+ Chuột phải
+ Chuột giữa
- Học sinh thực hành theo chỉ dẫn của GV.



IV. Củng cố - Dặn dò:

- Hệ thống lại kiến thức cho học sinh.

     - Tiếp tục thực hành sử dụng chuột máy tính tại nhà, hoặc trong các giờ học tiếp theo.

Tiết 3: THỦ CÔNG (3C)

Gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng (t2)

I. Mục đích – yêu cầu:

· HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh.

· Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối. 

· HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối.

II. Đồ dùng dạy – học:

· Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công.

· Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp.

· Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ.

IV. Các hoạt động Dạy – Học:

	Thời gian
	Nội dung dạy học

	
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

5’

28’
7’

21’
1’
	1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: 

- Nhắc lại các gấp ngôi sao năm cánh.

3. Bài mới:

Hoạt động 2: Giáo viên HD lại mẫu.

Bước 1: Giấy gấp để cắt ngôi sao năm cánh  SGV tr.202.

Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh - SGV tr.203.

Bước 3: Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng – SGV tr.204.
Hoạt động 3: 

a. HS thực hành gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh:
- GV gọi HS nhắc lại và thực hiện các bước gấp, cắt ngôi sao năm cánh.

- GV nhận xét và treo tranh quy trình gấp, cắt, dán – SGV tr. 205.

b. Trưng bày sản phẩm:
- GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS.
- GV tổ chức cho HS trưng bày và giới thiệu sản phẩm của mình
4. Nhận xét- dặn dò:

- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.
	Hát

- 1 HS khác nhắc lại cách cắt, dán ngôi sao để được lá cờ đỏ sao vàng.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
- HS tập gấp, cắt ngôi sao năm cánh.
- HS quan sát, thực hành theo hướng dẫn của GV.
- HS nhắc lại các bước thực hiện.
- HS nghe và rút kinh nghiệm.

- HS trưng bày sản phẩm. 

- HS nêu lại cách thực hiện và giới thiệu sản phẩm thực hành gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng của cá nhân, tổ, nhóm.

- Chuẩn bị trước bài:



Buổi sáng:

Thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2016

Tiết 1: TIN HỌC (5B)
Bài 4: Thực hành tạo tệp (t1)
I. Mục đích


- Học sinh  tiếp tục nhận biết các ổ đĩa trong máy tính


- Học sinh biết cách mở tệp (file), tạo tệp (file).

- Học sịnh lưu kết quả  làm việc bằng tệp (file).

II. Đồ dùng


- Giáo viên: SGK, G.a, bảng, phấn, máy tính.

- Học sinh : SGK, vở, bút.

III. Hoạt động dạy & học

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của trò

	1. ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ(5’) 

3. Bài  mới()
1. Mở tệp đã có trong máy tính.

2. Tạo tệp (file): Lưu kết quả làm việc trên máy tính.

	Em hãy nêu cách mở tệp để khám phá ổ đĩa.

Nhận xét- đánh giá.
Cùng học với máy tính em có thể tạo ra các tệp: tệp văn bản, tệp hình vẽ khi cần có thể mở lại xem hoặc chỉnh sửa.

1h/s đọc

Để mở một tệp em làm thế nào?

Chốt

- Nhớ tên tệp và thư mục

- Nháy đúp biểu tượng My...

- Nháy nút Folders

Để lưu kết quả làm việc em phải làm gì?

Chốt:

- Nhấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl+ S 

 - Chon thư mục em sẽ lưu kết quả:

+ Nháy đúp chuột lên biểu tượng ổ đĩa C

+ Nháy đúp lên thư mục muốn lưu.

+ Gõ tên tệp và nhấn Save hoặc nhấn Enter.
	2 h/s trả lời

1 h/s trả lời

Quan sát H11-12 SGK

1 h/s trả lời

Quan sát H12



IV. Củng cố &  dặn dò

- Để mở một tệp hay thư mục em phải nhớ tên tệp hay  thư mục.

- Lưu kết quả nháy nhanh 2 lần liên tiếp.

-  Đọc trước bài 3 Tạo thư mục riêng của em.


Tiết 2: TIN HỌC (5B)
Bài 4: Thực hành tạo thư mục (t2)

A/ Mục đích, yêu cầu:

· Hệ thống lại kiến thức của chương.
· Sử dụng được một số thiết bị lưu trữ. Thực hiện được các thao tác để tạo các thư mục trên máy tính.
· Thể hiện tính tích cưc, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
B/ Chuẩn bị:
  1) Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy vi tính có đầy đủ các bộ phận.

  2) Học sinh: Sách vở, bút, thước.
C/ Tiến trình lên lớp:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1) Ổn định tổ chức:

2) Kiểm tra bài cũ:

3) Bài mới: Nêu cách tạo tệp (file) trong máy tính.
 - GV: Giới thiệu cho HS cách mở một tệp.

a) Mở tệp đã có trong máy tính:

- Để mở một tệp đã được lưu trên máy tính, em cần nhớ tên thư mục chứa tệp đó. Các bước thực hiện:

+ Nháy chuột trên thư mục chứa tệp cần mở.

+ Nháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp cần mở.

- Yêu cầu HS nhắc lại các bước.

- GV: Làm mẫu cho HS quan sát, gọi HS lên làm thực hành.

- GV: Giới thiệu cho HS cách lưu kết quả làm việc.

b) Tạo thư mục riêng của em:

* Các bước thực hiện:

+ Nháy nút phải chuột trong ngăn bên phải của cửa sổ

+ Trỏ chuột vào New

+ Nháy Folder

+ Gõ tên thư mục rồi nhấn phím Enter

* Chú ý: Em có thể đổi tên thư mục bằng cách: Chọn thư mục em cần đổi tên sau đó nháy nút phải chuột chọn Rename.

- Gọi HS nhắc lại các bước tạo thư mục

- Làm mẫu cho HS quan sát, gọi HS lên làm thực hành.

- Yêu cầu mỗi HS tạo thư mục riêng với tên của mình trong ổ đĩa D:/

4) Củng cố, dặn dò:
   - Em hãy nhắc lại cách vẽ bằng cọ vẽ, vẽ bằng bút chì?

   - Ôn tập lại các thao tác vẽ với các công cụ đã học.

   - Xem trước Chương 2: Em tập vẽ.
	 - HS: Lắng nghe và ghi bài.

- HS: Nhắc lại.

- HS: Lên thực hành.

 - HS: Ghi bài.

- HS: Ghi bài.

- HS: Nhắc lại các bước.

- HS: Thực hành tạo thư mục.





Tiết 3+4: TIN HỌC (5A)

Bài 4: Thực hành tạo tệp (t1)

Bài 4: Thực hành tạo thư mục (t2)

< Soạn dạy như tiết 1+2 lớp 5B >

Buổi chiều:

Thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2016

Tiết 1: TOÁN (2A)

28+5
I. Mục tiêu: giúp hs biết cách thực hiện phép cộng dạng 28 + 5 ( cộng có nhớ dưới dạng tính viết )

II. Đồ dùng dạy học: 2 bó que tính  và 13 que tính  rời

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh 

	1 . Ổn định 

2 . Kiểm tra bài cũ 

Kiểm tra bảng cộng 8  - 2 hs 

1 hs đọc 4 phép tính đầu

1 hs đọc 4 phép tính cuối

1 hs đọc bảng cộng 8 

Hoạt động 1 : giới thiệu bài : giới thiệu và ghi tựa bài 28 + 5

Hoạt động 2 : giới thiệu phép cộng 28 + 5

Gv và  hs cùng thực hiện que tính 

Gắn 2 thẻ que tính mỗi thẻ 1 chục que tính  , 8 que tính  rời

Có bao nhiêu que tính  ? 

28 viết số nào ở cột đơn vị ,số nào ở cột chục? (8 ở cột đơn vị , 2 ở cột chục)

gắn thêm 5 que tính 

5 viết ở cột nào ? (cột đơn vị)

Gv nêu : có 28 qt thêm 5 qt , có tất cả bao nhiêu qt ?

Muốn biết có bao nhiêu qt em làm thế nào ? 28 + 5

Gắn 28 + 5 = ?

Các em cùng thao tác qt để thực hiện 

Gv nhận xét rút ra cách tính đúng và nhanh nhất  lấy 8 qt gộp 2 qt tách qt ở hàng dưới là 2 

8 qt thêm 2 qt được mấy qt ? 

10 qt bó lại thành 1 chục qt thay 1 chục qt bằng thẻ 1 qt và 3 qt rời 

2 chục qt thêm 1 chục qt là mấy qt ? (3chục)

28 + 5 = ? (33) 

33 viết như thế nào ?

viết 3 ở cột đơn vị , viết tiếp 3 ở cột chục

Chục     Đơn vị

2   8

               5

                                             3

Hoạt động 3 : thực hành luyện tâp

Bài 1 : đặt tính ,  yêu cầu hs đặt tính vào bảng con , chia lớp thành 3 dãy hs thực hiện

      18         68           38           28            78
    +           +            +             +               +
  4           5             6             7              2

22         73            44           35            80

 88         48           40           48

    +           +            +             +

  8           9             8             7

96         57            48           55

Bài 3 : hs đọc đề bài kết hợp nêu câu hỏi

Tóm tắt : 

Bò : 18 con

Trâu : 5 con

Có ? con

Bài giải :    Bò và trâu có :

18 + 5 = 23 ( con )

Đáp số : 23 con

Chữa bài , nhận xét

Củng cố trò chơi 

Ghi Đ , S vào phép tính

42         38          55            26

   +          +          +              +

  9          4            3              5

51         32          58            21

  ẹ         S            ẹ            S

Nhận xét tuyên dương

Dặn dò : luyện tập những bài tập các phép tính sai vào bảng con

Nhận xét tiết học : tuyên dương phê bình hs
	-2 hs nhắc lại

- hs thực hiện đặt que tính  lên bàn

- 28 que tính 

- Hs nêu miệng

- Hs trả lời

Hs thao tác để tìm kết quả

Hs trả lời

Hs trả lời

Theo dãy A , B , C, hs làm bảng con

- 1 hs đọc đề bài

-hs làm bài vào vở 

-1 hs làm ở bảng phụ

Thi đua 3 tổ thực hiện bảng con





Tiết 2: THỦ CÔNG (2A)

Gấp máy bay đuôi rời
I. MỤC TIÊU:

· Gấp được máy bay đuôi rời hoặc một số đồ chơi tự chọn đơn giản, phù hợp 

· Làm được máy bay đuôi rời bằng giấy nháp. Các nếp gấp tương đối thẳng ,phẳng.

· HS yêu thích môn gấp hình, thích tự làm đồ chơi, biết  yêu quý sản phẩm do tự mình làm ra.

*    Với HS khéo:Gấp được MBĐR hoặc một đồ chơi tự chọn. Các nếp gấp thẳng, phẳng.Sản phẩm sử dụng được.

II. CHUẨN BỊ:
· Mẫu máy bay đuôi rời gấy bằng giấy thủ công.

· Quy trình gấp máy bay đuôi rời có hình minh họa cho từng bước gấp.

· Giấy thủ công ,nháp (khổ A4), kéo, bút thước.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU CHỦ YẾU 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	         HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Bài cũ : Kiểm tra dụng cụ.
	

	2. Bài mới :

a)Giới thiệu bài Nêu tên bài học –Ghi tựa: “Gấp máy bay đuôi rời”
	· HS nhắc lại tên bài.

	b)Hướng dẫn các hoạt động:  

· Hoạt động 1:

· Hướng dẫn quan sát và nhận xét mẫu.

· Giới thiệu mẫu gấp MBĐR và nêu câu hỏi :

· Máy bay đuôi rời được làm bằng gì ?

· Máy bay đuôi rời gồm các bộ phận nào ?
	· HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi.

· Làm bằng giấy.

· HS trả lời.

	· GV chốt lại : Máy bay đuôi rời gồm có đầu, cánh, thân, đuôi. Phần đầu và cánh không dính liền phần thân và đuôi.

· Mở dần mẫu gấp phần đầu và cánh về dạng tờ giấy ban đầu, hỏi :

· Muốn gấp đầu và cánh máy bay ta dùng tờ giấy hình gì ?

· Gắn tờ giấy hình vuông lên khổ giấy A4 trên bảng, Mở dần phần thân và đuôi gắn tiếp lên,hỏi:

· Muốn gấp MBĐR ta dùng tờ giấy hình gì ?

· Để gấp MBĐR, ta cần gấp những bộ phận nào ?

· Gấp mẫu lần 1 vừa gấp vừa nêu qui trình.
	· HS quan sát.

· Hình chữ nhật.

· HS trả lời.

· Đầu, cánh, thân, đuôi.

· HS quan sát.

	· Hoạt động 2:

· Hướng dẫn gấp từng bước theo quy trình.

· Bước 1 : Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành một hình vuông và một hình chữ nhật.
	· HS quan sát thao tác mẫu của GV cùng tham gia nói cách gấp theo quy trình .
· 

	· Gấp chéo tờ giấy hình CN theo đường dấu gấp ở (H1a) sao cho cạnh ngắn trùng với cạnh dài, được (H1b).

Gấp tiếp theo đường dấu gấp ở (H1b). Sau đó mở tờ giấy ra và cắt theo đường nếp gấp để được một hình vuông và một hình CN (H.2).
	Hình 1                           Hình 2

	· Bước 2 : Gấp đầu và cánh máy bay.

· Gấp đôi tờ giấy hình vuông theo đường chéo được hình tam giác (H.3a).

· Gấp đôi tiếp theo đường dấu gấp ở hình 3a để lấy  đường dấu giữa rồi mở ra được hình 3b.
	
Hình 3

	· Gấp theo đường gấp ở hình 3b sao cho đỉnh B trùng với đỉnh A (H.4).

· Lật mặt sau gấp như mặt trước sao cho đỉnh C trùng với đỉnh A (H.5).
	Hình 4          Hình 5      Hình 6

	· Lồng hai ngón tay cái vào tờ giấy hình vuông mới gấp kéo sang hai bên được hình 6.

· Gấp hai nửa cạnh đáy H6 vào đường dấu giữa được hình 7.
	
Hình 7                       Hình 8

	· Gấp theo các đường dấu gấp (nằm ở phần mới gấp lên) vào đường dấu giữa như hình 8a và 8b. 

· Dùng ngón trỏ và ngón cái cầm vào lần lượt 2 góc hình vuông ở 2 bên ép vào theo nếp gấp (H9a) được mũi máy bay như hình 9b
	
Hình 9                            Hình 10

	· Gấp theo đường dấu ở H9b về phía sau được đầu và cánh máy bay như hình 10

· Bưởc 3 : Làm thân và đuôi máy bay.

· Dùng phần giấy HCN làm thân và đuôi máy bay.

· Gấp đôi tờ giấy HCN theo chiều dài. Gấp đôi một lần nữa để lấy dấu. Mở tờ giấy ra và vẽ theo đường dấu gấy như H11a được hình thân máy bay.

· Tiếp tục gấp đôi 2 lần tờ giấy HCN theo chiều rộng. Mở tờ giấy ra và đánh dấu khoảng ¼ chiều dài để làm đuôi máy bay. Gạch chéo các phần thừa (H.11b).

· Dùng kéo cắt bó phần gạch chéo được hình 12.
	
Hình 11


                           Hình12

	· Bước 4 : Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng.
· Mở phần đầu và cánh máy bay ra như hình 9b, cho thân máy bay vào trong (H.13); gấp trở lại như cũ được máy bay hoàn chỉnh (H.14). Gấp đôi máy bay theo chiều dài và miết theo đường 
	Hình 13                   Hình 14

	vừa gấp được hình 15a. Bẻ đuôi máy bay ngang sang hai bên, sau cầm vào chỗ giáp giữa thân với cánh máy bay như hình 15b và phóng chếch lên không trung.
	Hình 15

	· Hoạt động 3: Thực hành.

· Chia nhóm cho HS thực hành gấp MBĐR bằng giấy nháp.

· Theo dõi giúp đỡ HS. Các nhóm tự đánh giá, chọn sản phẩm đẹp thi đua phóng máy bay.
	· Các nhóm thực hành gấp MBĐR dựa vào qui trình.

· Trình bày sản phẩm

	3. Nhận xét – Dặn dò :
· Nhận xét đánh giá chung về sự chuẩn bị, tinh thần học tập.
	



Tiết 3: TIẾNG VIỆT* (2A)

Luyện đọc: Mít làm thơ
I. Mục tiêu:
- Đọc trơn được cả bài. Đọc đúng các chữ ghi tiếng có vần khó hoặc dễ lẫn: Biết Tuốt, Nhanh Nhảu.
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, ngắt nhịp câu thơ hợp lí.
*Hiểu nghĩa các từ khó. Hiểu nội dung bài:Vì yêu bạn bè, Mít tập làm thơ tặng bạn. 
II. Đồ dùng dạy học: 
- Tranh trong SGK, bảng phụ viết câu cần H/D đọc.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	A. Kiểm tra bài cũ

  - Nêu yêu cầu: Đọc và trả lời câu hỏi bài "Trên chiếc bè"
	  - 3 HS nối tiếp nhau đọc 3 đoạn, trả lời câu hỏi về nội dung của từng đoạn. 

	  - Nhận xét cho điểm.
	

	B. Bài mới
	

	1. Giới thiệu bài
	

	2. Luyện đọc:  

a. GV đọc mẫu.
	     - Học sinh theo dõi.

	b. Hướng dẫn luyện đọc.
	

	    - Đọc câu.

*GV hướng dẫn HS đọc đúng các từ khó, cụm từ khó.
	    - Luyện đọc: Biết Tuốt, Nhanh Nhảu, Ngộ Nhỡ, la lên, nuốt chửng....

   - Nối tiếp nhau đọc từng câu.

	    - Đọc đoạn: Chia 4 đoạn.

  §1: Từ đầu...."con cá chuối"

  §2: ...."xem nào"

  §3: ...."cậu Ngộ Nhỡ"

  §4: còn lại.

   - Đọc từng đoạn trong nhóm.

   - Thi đọc giữa các nhóm.

  - Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1,2.
	    - 4 HS nối tiếp nhau đọc mỗi em đọc 1 đoạn.

   *Luyện ngắt giọng:

    Một hôm /đi dạo qua dòng suối/

   Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối.//

  - Nói cho có vần thôi!//- Mít giải thích.//



	3. Tìm hiểu bài:
	

	  *Yêu cầu học sinh đọc thầm bài và trả lời câu hỏi:
	  - HS đọc thầm bài, trả lời câu hỏi.

	   + Mít tặng Biết Tuốt, Nhanh Nhẩu, Ngộ Nhỡ những vần thơ như thế nào ?

  *GV giải nghĩa: cá chuối, nuốt chửng, tặng. 


	   + Tặng Biết Tuốt:

  Một hôm đi dạo qua dòng suối

  Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối.

  Tặng Nhanh Nhảu.....

  Tặng Ngộ Nhỡ...... 

	  + Phản ứng của từng bạn thế nào ?

  *Giải nghĩa từ: la lên, chế giễu, hét toáng.
	  + Cả 3 cùng hét toáng lên và doạ không chơi với Mít.

	   + Hãy nói vài câu bênh vực cho Mít ?

  - GV trao đổi  để HS  hiểu đúng nhân vật Mít: Mít có lòng chân thành.
	   + HS trả lời theo yêu cầu.

	4. Luyện đọc lại.

   - Luyện đọc phân vai.

   - Thi đọc cả bài.

  - GV, HS lớp nhận xét, bình chọn người đọc hay nhất, đúng nhất. 
	  -  HS đọc theo nhóm 3(người dẫn chuyện, Mít, Biết Tuốt)



	5. Củng cố,dặn dò: 

   - Em có thích Mít không ? Vì sao ?

   - Dặn dò học sinh về nhà tập kể lại toàn bộ câu chuyện "Mít làm thơ" cho người thân nghe. Chuẩn bị cho bài sau.
	   - HS trả lời theo yêu cầu. 

    - HS nghe nhận xét dặn dò.
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